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TÓM TẮT Bài báo này trình bày phương pháp tính toán nước dâng trong bão bằng mô 

hình số trị thủy động với điều kiện biên (bờ) không cố định. Các kết quả 
tính toán thử nghiệm cho thấy khi sử dụng điều kiện biên di động để tính 
toán thì dao động mực nước có thay đổi so với trường hợp biên cố định, 
nghiệm của bài toán sẽ thu được thông thường từ sau 5 giờ còn dao động 
mực nước tại điểm tính sẽ tắt sau 30–35 giờ của quá trình tính toán. Các 
kết quả tính toán cho một khu vực cụ thể chúng tôi sẽ trình bày trong một 
bài viết khác, ở đây chỉ trình bày nội dung phương pháp. 
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ABSTRACT This paper presents the calculated experiment of storm surge based on 

numerical hydrodynamical model with moving boundary conditions. When 
using moving boundary condition, calculated results showed that seawater 
level variation in storm was relatively changed compared with hard 
boundary conditions. After 5 hours from beginning and before 35 hours of 
calculated process the satisfying solution of model was received. Some detail 
calculated results for concrete studying area will be presented in another 
paper, this paper only focussed on the calculated methods. 

 
 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
  
 Chúng ta đã biết về vai trò rất 
quan trọng của các điều kiện biên khi 
nghiên cứu các quá trình động lực (đặc 
biệt là ở các vùng ven bờ) bằng các mô 
hình số trị thủy động. Trên thế giới đã 
có một số tác giả sử dụng có hiệu quả 
các biên di động trong các mô hình số 
trị thủy động. Ở Việt Nam hiện chúng 
tôi chưa thấy có một tài liệu nào nói 

về việc sử dụng điều kiện biên di động 
trong các mô hình số trị thủy động. 
Trên thực tế đối với các vùng ven bờ 
có độ dốc đáy thoải thì áp dụng điều 
kiện biên di động là rất cần thiết và 
nó phù hợp với bản chất vật lý của 
quá trình. 
 
II. CƠ SỞ CỦA MÔ HÌNH TÍNH  

Căn cứ vào bản chất của hiện 
tượng nước dâng do bão, người ta có 
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thể thiết lập được mô hình thủy động 
lực [4] để tính các trị số nước dâng do 

bão. Cụ thể như sau: 
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*) Chọn trục tọa độ: 
 Hệ trục tọa độ vuông góc O(x,y,z) 
với gốc O nằm trên bề mặt mực nước 
tĩnh, trục Z có chiều dương hướng 

xuống đáy biển, trục X vuông góc với 
đường bờ, chiều từ Tây sang Đông và 
trục Y kéo dài dọc theo đường bờ, 
chiều từ  bắc xuống nam. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Hình 1: Hệ tọa độ cho mô hình tính 

Co-ordinate system 
 

Trong đó:  
u, v : Tốc độ dòng trung bình theo độ 
sâu theo phương x và y (kinh tuyến và 
vĩ tuyến).          
(t): Độ dịch chuyển bề mặt so với mực 
nước tĩnh. 
H : Độ sâu vùng nước, kể từ vị trí mực 
nước tĩnh xuống đáy biển. 
g  : Gia tốc trọng trường 

0 : Tỷ trọng của nước biển 
f   : Tham số Coriolis (f = 2sin,  : vĩ 
độ địa lý, : vận tốc quay Trái đất) 

t   : Thời gian 
Pa : Áp suất khí quyển trên mặt biển.  
D  : Tổng độ sâu. Chúng tôi chia làm 
hai trường hợp: 
+ Trường hợp nước dâng: 





H

dzD =(H+) 

+ Trường hợp nước rút: 



H

dzD =(H-) 

 Đặt : M =  uD,  N = vD 

Mực nước tĩnh

Độ sâu H

Đáy biển

Z

o
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Thế vào phương trình (1) và biến đổi ta được: 
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wx , wy : Các thành phần ứng suất gió 
tác động lên bề mặt theo phương x và 
y: 
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Với: 2
y

2
x WWW 



 

K: Hệ số lực cản (drag coefficient) 


W : Vector vận tốc gió gần mặt biển. 
a : Tỷ trọng của không khí. 
  Có rất nhiều công trình nghiên 
cứu về hệ số K, trong chương trình này 
chúng tôi sử dụng công trình của 
SMITH và BANKE (1975) [4]:   
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*)x, y: Ứng suất đáy theo phương x và 
y 
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 Với F: Hệ số ma sát. 
 Sử dụng hệ số vận chuyển nhám 
n (Manning’s Roughness). Trong đó hệ 
số ma sát và hệ số nhám có liên hệ 
với nhau bởi công thức: 
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 Do đó ứng suất ma sát đáy được 
viết lại như sau: 
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 Trong chương trình tính, chúng 
tôi chọn n = 0,0264 [4]. Khi vào vùng 
nước nông và tràn vào bờ thì sử dụng 
công thức Hom-ma [3] để xác định.  
 Để tính tốc độ gió bão, chúng tôi 
sử dụng công thức đề nghị của 
Miiazaki (nhà hải dương học người 
Nhật) [2]:  
   

22 rR
Rr2).R(W)r(W


                    (7) 

 Trong đó: 
R: Bán kính vùng gió cực đại 
r : Khoảng cách cần tính tới tâm bão 
W(r): Tốc độ gió bão cần tính 
W(R): Tốc độ gió bão cực đại. 
 Còn về diễn biến khí áp trong 
bão. Có thể tính sự phân bố khí áp tại 
một thời điểm cho trước theo mô hình 
sau: 
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 Trong đó: 
P(r): Trị số khí áp nơi cần tính, cách 
tâm bão r km 
P(): Trị số khí áp ở rìa bão 
a: Trị số giảm khí áp   

(4) 
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1. Điều kiện ban đầu, điều kiện 
biên    

1.1. Điều kiện ban đầu (t=0)  

 = 0 (D = H), M= N=0 
 Để tính toán trên đất liền, điều 
kiện ban đầu trên biên cứng  
 = -h (D= -h) (với h là độ cao của 
mặt đất so với mực nước tĩnh) 

1.2. Điều kiện biên  

a. Biên hở: 

 Độ sâu tổng cộng tại thời điểm 
tính: 
 MT*kk DDDD         (9) 

Trong đó: 
Dk: Độ dâng tại bước thời gian tính lưu 
lượng. 
Dk*: Giá trị tạm thời D có được từ việc 
giải phương trình liên tục 
DT, DM: Sự thay đổi độ lớn theo sự 
thay đổi độ cao thủy triều và sự thay 
đổi áp suất không khí, được tính từ 
những bước thời gian trước. 

Chú ý rằng, trong trường hợp 
tính độ dâng tổng hợp (có xét đến 
thủy triều) thì chúng tôi mới xét DT. 
Ở bài viết này chúng tôi không xét 
đến sự có mặt của DT (có nghĩa là chỉ 
xét đến các dao động ngẫu nhiên). 
 Trên biên lỏng, sử dụng điều kiện 
lan truyền tự do. Điều kiện sự lan 
truyền tự do theo phương x (với giả sử 
 << H): 

u
g
H

  : Cho sóngï dịch chuyển tới  

u
g
H

 : Cho sóng lùi xa dần 

  Ở đây cần thiết phải đánh giá 
lưu lượng nước (M, N) và hướng truyền 
sóng nước dâng. 

b. Điều kiện bờ 

 + Sự đánh giá của ô lưới (gọi tắt 
là ô) là cạn hoặc ngập nước theo điều 
kiện tổng độ sâu, thể hiện sau đây: 
     D  > 0, thì ô tính toán ngập 
nước. 
  D   0, thì ô tính toán cạn. 
 Theo mặt front sóng xác định ô 
cạn và ô ngập nước. Lưu lượng ngang 
qua giữa 2 biên ô được tính toán khi 
cao độ mặt đất trên ô cạn thấp hơn 
mực nước trên ô ngập nước. Trong các 
trường hợp khác, lưu lượng cho bằng 0. 
 + Điều kiện biên khi nước tràn 
vào bờ (hoặc gặp các cấu trúc, công 
trình biển): 
 Trong trường hợp khi sóng tràn 
vào bờ chúng tôi sử dụng công thức 
Hom-ma để tính các giá trị của lưu 
lượng. Lưu lượng tràn vào cho bởi: 

11 gh2hQ  , nếu h2  (2/3)h1  

)hh(g2h'Q 212  , nếu h2>(2/3)h1  (10) 
  Trong đó h1 và h2 là tổng độ sâu 

mực nước ở phía trước và sau ô tính 
được tính từ bờ với các hệ số  và ’ 
được chọn theo [3]. 

  Q có giá trị bằng M theo phương 
x và N theo phương y. 

  + Xác định lại dạng đường bờ: 
Định dạng lại đường bờ biển từ 

các tính toán quá trình dâng và rút 
nước xảy ra sau khi tiến hành giải các 
phương trình thủy động lực học về 
nước dâng đã trình bày ở trên. Biên 
đường bờ được định lại thông qua lưu 
lượng đơn vị từ các điểm lưới trên lưới 
dao động theo một kiểu truyền như 
nhau, các điểm tính lưu lượng được ký 
hiệu là M theo hướng x và N theo 
hướng y. Các lưu lượng trên biên cứng 
được coi bằng zero. 

2.  Điều kiện ổn định và hội tụ 
của bài toán   

  maxgH2
t
x



                      (11) 
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 Trong đó:  
 t, x : Kích thước thời gian và không 

gian của lưới tính.  
 Hmax: độ sâu cực đại so với mực nước 

tĩnh tại khu vực tính. 

 

III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN  

1. Cơ sở phương pháp tính 

 
 

 
 
 

Hình 2: Lưới sai phân trung tâm của mô hình tính 
Central different calculated schema 

 
Trong bài báo này chúng tôi chỉ 

đưa ra cách thức xử lý biên, việc giải 
phương trình liên tục và chuyển động 
được giải theo phương pháp sai phân 
trung tâm. 

2. Xử lý điều kiện ban đầu và điều 
kiện biên 

2.1. Điều kiện ban đầu  

 i j
k

i j
k

i j
kM N, / ,

/
, /

/




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1 2
1 2

1 2
1 2 0 , j,i

1k
j,i HD    

Sử dụng cho tính toán chạy trên 
biên cứng (trên bờ), mực nước ban đầu: 

1k
j,iD   i j

k
i jh, ,

  1  

hi,j : độ cao của mặt đất so với mực 
nước tĩnh. 

2.2. Điều kiện biên  

a. Điều kiện biên cho vùng sát bờ: 

- Xử lý điều kiện theo tổng độ 
sâu:  
 D  > 0 : Ô ngập nước 
 D   0 : Ô cạn 
 Tại biên cứng: Giá trị Di+1/2,j và 
Di,j+1/2 có thể  0 do là độ cao của bờ 
hoặc kè theo phương x,y.  
 *) Việc xử lý tổng độ sâu theo 
hướng x, trên biên cứng theo sơ đồ sau: 
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 *) Xử lý tổng độ sâu theo hướng y, 
tương tự. 
b. Hiệu chỉnh (định dạng) lại khu vực 
cần tính toán: 
 - Tính lưu lượng theo phương x. 

 + Nếu trường hợp Di+1/2,j   thì 
M i j

k

 1 2

1 2 0/ ,
/  

+ Nếu trường hợp Di+1/2,j >  thì ta 
xét: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Các tính toán tương tự theo 
phương y. 
c. Điều kiện biên khi nước tràn vào bờ 
hoặc đê (kè) chắn sóng: 

Khi nước tràn vào bờ hoặc các 
công trình biển (kè, đê chắn sóng,..). 
Chúng tôi sử dụng công thức Hom-ma 
được trình bày ở trên: 
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Trong công thức này, giá trị h1 
và h2 được xét như sau:  

Theo phương x: 














j,2/1i
k

j,1i

j,2/1i
k

j,i

H2h

H1h
   

Theo phương y : 














2/1j,i
k

1j,i

2/1j,i
k

j,i

H2h

H1h
 

 Tại biên cứng lúc này Hi+1/2,j =-
hi+1/2,j vàø Hi,j+1/2 =-hi,j+1/2 (độ cao của bờ 
hoặc kè theo phương x, y). 
 Cụ thể xử lý trong mô hình theo 
sơ đồ khối sau:   

Theo phương x: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trong đó : có giá trị dương, nhỏ 

tùy ý (trong chương trình tính, lấy 
=10-5).  

Theo phương y, được xử lý tương 
tự: 

d. Chỉnh lý lại hình dạng đường bờ: 

 Bước đầu tiên là tính toán 
khoảng cách theo hướng x và y, chất 
lỏng có thể dịch chuyển theo một bước 
thời gian tại mỗi điểm lưới  gần với 
bờ biển. Lưu lượng trung bình theo độ 
sâu được sử dụng trong tính toán này 
được tạo nên ở ô lưới đầu tiên trên 
mặt hướng ra biển của điểm lưới . 
Khoảng cách dịch chuyển là: 
 

  X X ti j
k

i j
k

, ,  1

































0M,
D
M

0M,
D
M

2/1k
j,2/1i2/1k

j,2/3i

2/1k
j,2/3i

2/1k
j,2/1i2/1k

j,2/1i

2/1k
j,2/1i

 

  Y Y ti j
k

i j
k

, ,  1

































0N,
D
N

0N,
D
N

2/1k
2/1j,i2/1k

2/3j,i

2/1k
2/3j,i

2/1k
2/1j,i2/1k

2/1j,i

2/1k
2/1j,i

 

 Trong đó: X i j
k
,
1  và Yi j

k
,
1  là 

khoảng cách nước dịch chuyển trong 
bước thời gian trước. Bởi trong quá 
trình dịch chuyển của chất lỏng vào bờ 
khi ô lưới bị ngăn chặn nó tự động trở 
nên ngập lụt một cách tức thời (nếu 
thỏa mãn điều kiện tổng độ sâu của ô 

h1 > h2 M      =k+1/2

i+1/2,j

M       =0k+1/2

i+1/2,j

h1< 

h1 

(2/3)h1    h2
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 2gh1h1


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
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h2 
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 2gh2h2
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
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đầu tiên tính từ bờ ra vượt quá tổng độ 
sâu của điểm cạn gần kề). 
*) Thể hiện theo hướng x: 

a. Cho sự dâng (sự thấm ướt)      
b. Cho sự rút (sự khô cạn)

  
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                
                                                            
          
 
 
 
           
 
 

Hình 3: Hiệu chỉnh lại đường bờ cho sự dâng (a) – rút (b) mực nước 
Corrected schema of coastal line in flood (a) – ebb (b) of water level 

 
 

Việc kiểm tra quá trình dịch 
chuyển đường bờ có thể tách ra theo 
hướng x và y. Nếu độ sâu tổng cộng 
cuối cùng về phía đường bờ vượt quá 
giới hạn độ sâu tổng cộng đầu tiên về 
phía biển (Hình 3a) và khoảng cách 
dịch chuyển gia tăng theo hướng đã 
đưa ra vượt quá kích thước ô lưới, thì 
một mốc điểm mới được thêm vào khu 
vực tính toán, lưu lượng tại điểm mới 
đạt được từ lưu lượng điểm ngoại suy 
những điểm gần kề và giải phương 
trình liên tục để có được độ sâu tổng 
cộng tại điểm độ cao mới. Cuối cùng, 
X i j

k
,
1vaøYi j

k
,
1  được định lại từ zero. 

Có thể trình bày vắn tắt như sau (theo 
hướng x): 

i) Di+1,j > Di,j , Di,j+1 > Di,j 

ii) i+1,j > , Yi,j+1 > Y 

iii) Nếu (i) và (ii) thỏa mãn , 
biên  được di chuyển tới Mi-1/2,j , Ni,j-1/2 

iv) Ngoại suy lưu lượng đến 
Mi+1/2,j, Ni,j+1/2 

v) Giải phương trình liên tục thu 
được giá trị i,j 
 Tương tự cho quá trình rút cạn. 
Nếu độ sâu tổng cộng của chất lỏng tại 
điểm gần kề cạnh biên nhỏ hơn một 
giá trị dương tùy ý,  (khá nhỏ) (Hình 
3b) và khoảng cách dịch chuyển bởi 
chất lỏng gia tăng, nó vượt quá độ dài 
lưới, thì sự cạn được giả thiết có thể 
xảy ra. Độ sâu tổng cộng tại điểm lưới 
được hiệu chỉnh ở điểm cạn (có nghĩa 
D==-h) và biên dịch chuyển đến lưu 
lượng điểm ướt gần kề. Điều này được 
tóm tắt như sau: 
 Theo hướng điển hình x: 

i)   Di+1,j <  , Di,j+1 <  
ii) |i+1,j| > , |Yi+1,j| > Y 
iii) Nếu (i) và (ii) thỏa mãn, biên 

di chuyển tới Mi+1/2,j , Ni,j+1/2  
iv) Đặt lại Mi+1/2,j = 0 
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Hình 4: Sơ đồ khối của mô hình tính:  
(KL: Tổng số bước thời gian) 

Calculated block Schema  
 
3. Phân tích kết quả  

  Với quy định nước dâng lên cao 
hơn mực nước trung bình mang giá trị 
+ và ngược lại mang giá trị -. Từ các 
kết quả tính toán thử nghiệm cho 
thấy: 
 - Mô hình thủy động lực được 
trình bày ở trên để tính toán nước 
dâng trong bão có nghiệm hội tụ và ổn 
định. Nghiệm của bài toán bắt đầu ổn 
định và hội tụ sau 5 giờ của dao động 
mực nước kết thúc sau 35 giờ của quá 

trình tính. Điều này được thể hiện 
trên toàn bộ các vị trí tính toán thử 
nghiệm (Hình 6, 7). 
 - Trong cùng một điều kiện gió 
bão song sử dụng các  điều kiện biên 
di động và cố định: các kết quả tính 
toán dao động mực nước tại các điểm 
có khác nhau về biên độ, về pha, các 
cực đại, cực tiểu phụ và chênh lệch về 
thời gian nước dâng nước rút (Hình 6, 
7).  

- Các trạm có biên độ nước dâng 
cao nhất là trạm số I, II (Hình 5) biên 
độ cực đại có thể đạt 0,35 cm, các trạm 
có biên độ nước rút lớn nhất là trạm 
số V biên độ nước rút cực đại là 0,45, 
trạm có biên độ mực nước biến đổi nhỏ 
nhất là trạm số IV.  

Trạm số V biên độ dao động mực 
nước hoàn toàn lệch pha (1800) so với 
các trạm còn lại. 

- Sự khác biệt về biên độ, pha 
dao động của các kết quả tính toán 
mực nước cho hai trường hợp biên di 
động và biên cố định thể hiện rõ nhất 
tại các trạm V, IV (Hình 5). Về biên độ 
có thể lệch nhau 0,25 cm còn về pha có 
thể khác nhau và các dao động mực 
nước phụ (Hình 6, 7).  
 
IV. THẢO LUẬN   
 
 - Các kết quả tính toán thử 
nghiệm cho thấy nghiệm của bài toán 
có thể ổn định và hội tụ sau 5 giờ tính 
toán. Dao động mực nước tại các điểm 
tính toán (ven bờ) sẽ tắt sau 35 giờ 
của quá trình tính toán. Khi chưa tính 
tới ảnh hưởng triều biên độ dâng, rút 
của nước có thể đạt cực đại + 0,5m và 
–0,45m.  
 - Sự khác biệt về kết quả tính 
toán mực nước dâng do bão khi áp 
dụng điều kiện biên di động và cố định  
tại các trạm tương đối khác nhau về 
độ lớn, về pha, về đặc điểm dâng rút.

Bắt đầu 

Nhập độ sâu và các  
giá trị ban đầu 

Hiệu chỉnh lại khu vực 
cho tính toán 

Giải phương trình liên tục 

Xử lý điều kiện biên mở 

Giải các phương 
trình chuyển động 

(k*dt).mod.3600=0 Đưa kết quả 
theo từng giờ 

Bố trí lại khu vực 
cho tính toán 

k=k+1 k>KL 

Kết thúc 
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Hình 5: Địa hình đáy vùng biển vịnh Phan Thiết và vị trí các trạm ven bờ (I, II, III, IV, 
V) biểu diễn sự dao động mực nước do ảnh hưởng của bão 

The bottom topography of Phan Thiet bay and schema of calculated storm surge stations  
(I, II, III, IV, V) along coastal line of Phan Thiet bay 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6a: Sự dao động mực nước biển so với mực nước tĩnh do ảnh hưởng của nước dâng 
trong bão (Pmin = 950mb, Rmax = 40Km, Wmax = 40m/s, tốc độ dịch chuyển tâm bão 
17Km/h, tâm xuất phát từ I(20Km; 350Km) so với tọa độ, di chuyển theo hướng bắc.  

(Trường hợp biên di động) 
Temporal sea level variation in storm condition (in the case of moving boundary condition) 

Ghi chú: - Các đường đẳng sâu ghi bằng m lúc thủy triều thấp nhất 
   - Địa hình lấy từ hải đồ tỷ lệ 1/100.000 năm 1976 của Hải quân Nhân dân Việt Nam 
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Hình 6b: Tính cho trường hợp biên cố định 
Calculated results in the case of non moving boundary condition 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 7a: Dao động mực nước biển so với mực nước tĩnh do ảnh hưởng của nước dâng trong 
bão (Pmin = 950mb, Rmax=40Km, Wmax = 40m/s), tốc độ dịch chuyển tâm bão 17Km/h, 
tâm xuất phát từ I(300Km; 15Km) so với tọa độ, di chuyển theo hướng tây (biên di động) 

Temporal sea level variation in storm (in the case of moving boundary) 
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Hình 7b: Các kết quả tính cho trường hợp biên cố định. 

Calculated results in the case of non moving boundary conditions. 
 
 
 - Để đáp ứng cho mô hình tính 
các số liệu như: trường độ sâu, độ cao 
địa hình cần phải bổ xung để chi tiết 
và chính xác hơn cho các khu vực tính 
toán. Từ các kết quả tính toán, chúng 
tôi thấy sử dụng kích thước lưới tính 
x=y 250m là phù hợp (trong bài 
báo này sử dụng x=y= 250m). 
 - Trên đây mới chỉ là các tính 
toán thử nghiệm chúng tôi mong muốn 
nhận được các ý kiến góp ý của các 
nhà chuyên môn để có thể hoàn thiện 
thêm trong thời gian tới như: xác định 
các khu vực cần thiết phải tính biên di 
động (trong bài này quá trình này là 
tự động hóa), tính ảnh hưởng triều, tốc 
độ và hướng di chuyển của tâm bão…. 
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